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Lúa ruộng: Sự phát triển và 

những tác động tới an toàn 

lương thực và các hoạt động 

sinh kế của người nông dân 

vùng cao nước Lào* 

Bruce Linquist, Karin trosch, sushil pandey, 

khampou phouynyavong, dominique guenat 

 

Lúa là cây lương thực chủ yếu của 

miền Bắc Lào, được trồng theo phương thức 

canh tác nương rẫy truyền thống (lúa nương). 

Những chính sách của Chính phủ và áp lực 

dân số tăng đã dẫn đến sự suy giảm năng 

suất của phương thức canh tác này. Người 

nông dân cần có phương thức sản xuất lúa 

bền vững và luân canh để đáp ứng nhu cầu 

về lúa gạo của họ. Một cách khác là trồng 

lúa trên ruộng ở thung lũng và ruộng bậc 

thang. Cách này không mới, tuy nhiên, hiện 

nay người nông dân đang phát triển canh tác 

lúa ruộng nhiều hơn trước đây. Mục tiêu của 

nghiên cứu này là tìm hiểu tại sao nông dân 

lại bắt đầu phát triển trồng loại lúa này. Điều 

tra tập trung vào 9 bản vùng cao ở miền Bắc 

nước Lào. ở tất cả các bản, nông dân cho biết 

sản lượng lúa nương suy giảm. Từ năm 1998 

đến 2002, diện tích ruộng ở các bản này tăng 

hơn 240%. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến 

việc tăng diện tích loại ruộng mới này là do 

sản lượng lúa ruộng cao hơn và giảm được lực 

lượng lao động sản xuất. Người nông dân 

trồng lúa ruộng có được sự bảo đảm an toàn  

 

 

về lương thực tốt hơn, trồng được nhiều nông 

sản hơn, có thêm gia súc và thu nhập cao 

hơn. Phân tích vốn - lãi của việc tăng diện 

tích trồng lúa ruộng đã chỉ ra rằng phát triển 

trồng lúa ruộng là việc đầu tư tốt. Cần có 

nghiên cứu sâu hơn trong xác định diện tích 

phù hợp cho việc tiếp tục phát triển và đánh 

giá những tác động xã hội, môi trường của 

phát triển trồng lúa ở vùng cao. 

Giới thiệu 

Lào là đất nước có nhiều núi non nhất 

Đông Nam ¸: 35% diện tích bề mặt có độ 

dốc từ 8-30 độ và 54% diện tích có độ dốc 

hơn 30 độ (FA0 2006). Vùng cao của Lào 

nằm ở phía Bắc và dọc theo biên giới Lào 

–  Việt; nơi đây tập trung rất nhiều các dân 

tộc thiểu số, nhiều rừng và động vật hoang 

dã. Lúa, nguồn lương thực chủ yếu, được 

trồng theo hai cách chính trên những vùng 

cao này (ảnh 1). Thứ nhất, trồng trên đất 

dốc (lúa nương); và thứ hai, trồng trên 

ruộng nước ở thung lũng và trên ruộng bậc 

thang (lúa ruộng).  

 

 

 

Dân tộc học 
 

nước   ngoài 


 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Montane Paddy Rice: Development and Effects on Food Security and 

Livelihood Activities of Highland Lao Farmers, trong “Mountain Research Development” , Volume 27, 

February 2007. Việc dịch và xuất bản bằng tiếng Việt đã được các tác giả và Tạp chí Mountain Research 
Development cho phép.    
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ở Lào, lúa nương chủ yếu được trồng 

theo phương thức canh tác rẫy và ổn định, khi 

sức ép dân số không lớn, người ta có thể bỏ 

hóa lâu ngày mới canh tác (Fujisaka 1991). 

Tuy vậy, ở hầu hết các vùng cao của Đông 

Nam á, phương thức canh tác nương rẫy đang 

được chuyển đổi một cách nhanh chóng và 

sâu rộng bởi những thay đổi về môi trường, 

kinh tế và chính trị (Fox và cộng sự 1995). Sự 

chuyển đổi này phần lớn bắt nguồn từ chính 

sách sở hữu đất đai của quốc gia như quốc 

hữu hóa đất rừng và từ những nỗ lực nhằm 

tăng cường sự kiểm soát đối với nguồn tài 

nguyên vùng cao của các tổ chức trung 

ương (Chun-Lin và cộng sự 1999). Vùng 

cao của nước Lào cũng không ngoại lệ. Từ 

những năm đầu cho tới giữa những năm 90, 

chính sách giao đất của Chính phủ đã được 

thông qua nhằm bảo vệ rừng. Điều này đã hạn 

chế diện tích trồng lúa nương của người nông 

dân. Phần lớn nông dân chỉ được cấp 3 hoặc 4 

mảnh đất. Nếu sử dụng phương thức luân 

canh truyền thống, họ chỉ có thể làm lúa 

nương một lần trên diện tích đất được bỏ hóa 

từ hai đến ba năm, đó là điều bất ổn (Saito và 

cộng sự 2006); người nông dân phàn nàn 

rằng việc phân chia đất gây ra tình trạng 

thiếu lương thực và nghèo đói (ADB 2001; 

Thongmanivong và Fujita 2006). 

Với giảm dần sản lượng lúa nương, 

người nông dân phải tìm cách thay thế việc 

trồng lúa. Cơ sở hạ tầng nghèo nàn đã gây 

trở ngại cho việc vận chuyển lượng gạo dư 

thừa từ Nam Lào tới Bắc Lào. Hơn nữa, thị 

trường và cơ sở hạ tầng chưa phát triển đủ 

điều kiện để người dân vùng cao có thể trồng 

cây nông sản đem bán và sau đó đong thóc 

gạo. Tăng diện tích trồng lúa và /hoặc tăng 

năng suất lúa là các giải pháp xen kẽ nhau. 

Chính phủ và các tổ chức phát triển (như các 

nhà tài trợ và tổ chức phi chính phủ) đã triển 

khai kế hoạch thủy lợi trên diện rộng (chủ 

yếu trên các diện tích đất liền kề khoảng 10 

ha hoặc hơn) để trồng lúa. Diện tích như vậy 

còn hạn chế và hầu hết được triển khai tốt. 

Tuy nhiên, tiêu điểm của nghiên cứu 

này tập trung vào một diện tích nhỏ hơn (nhỏ 

hơn 1 đến 10 ha), đó là diện tích đất đang 

được nông dân chuyển sang trồng lúa ruộng. 

Mục tiêu của nghiên cứu như sau: 1) Tại sao 

nông dân phát triển trồng lúa ruộng; 2) Tác 

động của sản xuất lúa ruộng tới an toàn 

lương thực và hoạt động sinh kế của họ; 3) 

Tình hình kinh tế và giá cả liên quan tới việc 

phát triển đất trồng lúa ruộng. 

Phương pháp nghiên cứu 

Địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành tại 3 huyện: 

Phonsay, Pak Ou (tỉnh Luang Prabang) và 

huyện Namo (tỉnh Oudomxay). Các huyện này 

là huyện điển hình của vùng cao miền Bắc 

nước Lào, người dân ở đó hầu hết là những 

nông dân trồng lúa nương và họ cần quan tâm 

tới các vấn đề về sử dụng đất và an toàn lương 

thực do kết quả của chính sách phân chia đất 

đai. Trong số các huyện này, có bản được chọn 

(Bảng 1) dựa trên những tiêu chí sau:  

Trước hết, cư dân sống ở bản đó chủ 

yếu là người Lào Lùm hoặc Khơ mó. Đây là 

hai trong ba nhóm dân tộc chiếm ưu thế ở 

những tỉnh này - dân tộc khác là người 

Hmông, ít có kinh nghiệm trồng lúa ruộng. 

Theo lịch sử, người Lào Lùm đã định cư ở các 

vùng thung lũng và canh tác lúa ruộng. Tuy 

vậy, họ cũng trồng cả lúa nương theo phương 

thức canh tác nương rẫy (Roder 2001). Ngược 

lại, người Khơ mó, dựa trên nghiên cứu về 

lịch sử, trước kia đã trồng lúa nương nhưng 

gần đây họ cũng trồng lúa ruộng. Thứ nữa, 

nghề chủ yếu của người nông dân trong các 

bản được lựa chọn nghiên cứu là canh tác lúa 

nương; và cuối cùng là tại các làng này hệ 

thống thủy lợi lớn chưa được triển khai để 

phục vụ cho trồng lúa ruộng. 
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Ảnh 1: Cánh đồng lúa ruộng tại bản Hatxoua (tỉnh Luang Prabang) sau khi cấy  

(ảnh của Bruce Lingquist) 

 

 

Bảng 1: Khái quát về đất trồng lúa ruộng tại 9 bản điều tra năm 2003.  

Tỉnh (Huyện) Bản Dân tộc 

chính 

Số hộ 

gia 

đình 

Diện tích 

trồng lúa 

(ha) 

Số hộ 

trồng 

lúa 

Tỷ lệ số hộ 

trồng lúa 

(%) 

Tỷ lệ trung 

bình đất 

trồng lúa 

(ha) 

Luang Prabang 

(Phonsay) 

Huayman K 48 2,3 5 10,4 0,45 

 Thapho LL 57 6,3 13 22,8 0,48 

Oudomxay 

(Namo) 

Namo Neau LL  56 22,1 50 89,3 0,44 

 Pangdou Tai K 18 8,8 16 88,9 0,55 

Luang Prabang 

(Pak Ou) 

Hatxoua LL 56 3,6 5 8,9 0,55 

Houayleaung K 63 12,6 20 31,7 0,63 

Houaythum K 41 0,2 1 2,4 0,.20 

Lathahae  LL 109 16,7 28 25,7 0,60 

Pakchaek LL 125 30,0 49 39,.2 0,61 

Trung bình LL 81 18,3 29 43,5 0,57 

Trung bình K 43 6,0 10,5 33,4 0,46 

Ghi chú: ở một số bản, chỉ chọn đại diện một vài dân tộc thiểu số (LL= Lào Lùm, K: Khơ mó).  

(Nguồn: Điều tra cấp bản) 
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Điều tra cấp bản 

Tư liệu cấp bản đã thu thập được tại 

cuộc họp đầu tiên của bản, tập trung từ 12 đến 

15 chủ hộ. Thành phần tham gia bao gồm 

trưởng bản, nam giới, nữ giới, những người 

lớn tuổi trong bản, nông dân có đất trồng lúa 

nương và cả những nông dân chỉ có ruộng. 

Mục đích của cuộc họp là tập hợp các thông 

tin chung về điều kiện môi trường, xã hội và 

kinh tế trong bản. Nhiều hình thức điều tra 

khác nhau đã được sử dụng để khai thác thông 

tin từ người nông dân. Phương pháp phân tích 

theo xu hướng đơn vị thời gian (Time Trend 

Analysis) cung cấp các xu hướng trong thu 

hoạch lúa, thời kỳ bỏ hóa đất, tần suất làm cỏ 

lúa và diện tích trồng lúa ruộng. Phương pháp 

phân loại giàu nghèo (A Wealth Ranking) 

cũng được thực hiện để tìm kiếm những thông 

tin về quyền sở hữu lúa ruộng tác động như 

thế nào tới hộ gia đình có kinh tế khá và tới 

vấn đề an toàn lương thực. Lịch thời vụ cũng 

được dùng trong các thảo luận nhóm tập trung 

để xác định khi nào, ở đâu và bằng cách nào 

lao động được sử dụng trong các hoạt động hộ 

gia đình  suốt một năm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều tra hộ gia đình 

Tiếp theo cuộc họp này, các phân 

tích về sinh kế trong hộ gia đình cũng 

được tiến hành bằng cách điều tra bán cấu 

trúc. Trong mỗi bản có khoảng 10 hộ được 

phỏng vấn (trong tổng số 93 hộ). Lựa 

chọn các hộ để phỏng vấn là do trưởng 

bản, nhưng tiêu chí để lựa chọn là ít nhất 

2 hộ có đất trồng lúa ruộng, 2 hộ có đất 

trồng lúa nương và căn cứ vào xếp loại tài 

sản (nghèo, trung bình và khá). Điều tra 

tập trung vào vấn đề an toàn lương thực, 

sản xuất lúa ruộng và lúa nương, sản phẩm 

nông sản, cây ăn quả, gia súc, các lâm sản 

ngoài gỗ (NTFPs) và các hoạt động sinh 

kế khác ngoài chăn nuôi và trồng trọt. Đối 

với mỗi hoạt động, đầu tư và hiệu quả 

kinh tế mang tính chất quyết định.  

Để phân tích, các hộ gia đình được 

chia thành 3 nhóm dựa trên diện tích trồng 

lúa mà họ có: 1) Những hộ không có đất 

(54 hộ); 2) Những hộ có đất ít hơn 1 ha 

(29 hộ); và 3) Những hộ có đất nhiều hơn 

1 ha (10 hộ).  

 

Bảng 2: Phân phối nguồn lực trong mối liên hệ với diện tích (ha) sở hữu ruộng  

(Nguồn: Điều tra hộ gia đình) 

 

Diện tích 

ruộng hiện có 

Tổng nguồn 

đất hiện có (a) 

(ha) 

Diện tích đất trung 

bình cho lúa ruộng 

(ha) 

Số lượng trung 

bình của đất vùng 

cao (a) (ha) 

Tỷ lệ đất vùng 

cao dành cho 

trồng lúa nương 

Không 1,39 0 1,39 69% 

>0 và <1 ha 1,44 0,46 0,98 68% 

> hoặc = 1ha 2,41 1,55 0,68 38% 

(a) Không bao gồm những cánh đồng bỏ hóa 
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Phân tích nghiên cứu điểm các hộ 

trồng lúa ruộng 

Nghiên cứu điểm được thực hiện với 

các hộ trồng lúa ruộng ở mỗi bản để tìm 

hiểu về sự phát triển và sản xuất lúa. Để 

định được giá thành sản xuất lúa gạo (sức 

lao động và phí tổn vật chất để làm ruộng 

bậc thang, đào kênh mương và đắp đập) 

điều tra được tiến hành với 11 người nông 

dân - những người này đã trồng lúa trong 

vòng 2 năm trở lại đây, nhằm đảm bảo tính 

minh bạch. 

Kết quả và thảo luận 

Đặc điểm của làng, tài nguyên đất và 

sự khác biệt giữa các nhóm dân tộc 

Bản Pakchaek và Namo Neau là hai 

bản ổn định nhất, đã được thành lập hơn 100 

năm nay. Các bản khác ra đời gần đây hơn, 

khoảng thời gian năm 1958 (bản Latthahae) 

và năm 1982 (bản Houaythum). Còn hầu hết 

các bản được thành lập từ giữa cho tới cuối 

những năm 70 - thời kỳ sau chiến tranh.  

Số hộ trong mỗi bản dao động từ 18 - 

125 hộ (Bảng 1). Tổng diện tích đất trồng lúa 

ruộng cho mỗi bản dao động từ 0,2 - 30 ha. 

Bản lâu đời nhất là bản Lao Leu và là bản có 

diện tích trồng lúa ruộng nhiều nhất. Theo 

lịch sử, bản Lao Leu đã định cư ở vùng 

thung lũng và trồng cả hai loại lúa ruộng và 

lúa nương. Tỷ lệ các hộ có diện tích trồng 

lúa ruộng là 35% và dao động từ 2% (bản 

Houaythum) tới 89% (bản Namo Neau và 

bản Pangdou Tai). Diện tích trồng lúa trung 

bình, đối với nông dân trồng lúa ruộng dao 

động từ 0,2 ha ở bản Houaythum cho tới 

0,73 ha ở bản Hatxoua. Ngoại trừ một hộ, 

còn tất cả các hộ điều tra đều có lúa nương.  

Tổng số các nguồn đất (không bao 

gồm đất đồi bỏ hoang) là tương đồng giữa 

các hộ có ít hoặc không có đất lúa (Bảng 2). 

Những hộ sở hữu trên 1 ha đất lúa có ít đất 

đồi hơn các hộ khác, nhưng trong tổng số 

nguồn đất 2,4 ha của họ, 1 ha dành cho lúa 

ruộng có xu thế tăng lên so với các loại hộ 

khác. Nhìn chung, khi diện tích trồng lúa 

ruộng giảm thì diện tích trồng lúa nương 

tăng. Điều này có thể xuất phát từ chính sách 

giao đất của Chính phủ khi người dân đã có 

đất trồng lúa ruộng thì được phân chia ít đất 

trồng lúa nương.  

Diện tích đất tính trung bình cho cả hai 

tộc người là tương đương nhau (số liệu điều 

tra không thể hiện), nếu theo tài liệu thứ cấp 

của Roder (2001). Sự khác biệt chủ yếu giữa 

hai nhóm dân tộc chỉ liên quan tới lúa ruộng. 

Dân tộc Lào Lùm, tỉ lệ số hộ có lúa ruộng 

cao hơn (44% so với 33%) và diện tích đất 

trồng lúa ruộng cũng nhiều hơn so với Khơ 

mó (0,57 so với 0,46 ha). Sự khác biệt còn có 

thể giải thích chủ yếu dựa vào thực tế: theo 

lịch sử, người Lào Lùm trước đây đã từng là 

những nông dân trồng lúa ruộng. Khi họ di 

cư lên miền Bắc nước Lào, họ đã định cư ở 

mảnh đất đầy tiềm năng cho sự phát triển 

cây lúa ruộng. Như một sự lựa chọn, người 

Khơ mó trước đây đã từng là những nông 

dân trồng lúa nương và gần đây họ cũng 

tham gia vào việc trồng lúa ruộng. 

Lúa nương 

Nông dân ở tất cả các bản đã báo cáo 

rằng sản lượng lúa nương bị giảm dao động 

từ 3 - 4 tấn/ha trước năm 1990 xuống gần 1,5 

tấn/ha vào năm 2002 (số liệu không công 

bố), và điều đó đã làm rõ thêm kết quả của 

các báo cáo khác khi cho rằng có sự liên 

quan giữa giảm sản lượng lương thực với 

việc giao đất (ADB 2001). Sản lượng lúa từ 3 

đến 4 tấn/ ha, xem ra có vẻ là cao, đã được 

báo cáo ở một nơi nào đó tại miền Bắc nước 
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Lào tiếp theo sau các đợt bỏ hóa đất lâu ngày 

(Roder và cộng sự 1997; Saito và cộng sự 

2006). Việc giao đất đã giảm xuống một 

cách đáng kể các chu kỳ bỏ hóa theo chế độ 

canh tác nương rẫy, chỉ còn 2 hoặc 3 năm. ở 

những bản này, việc bỏ hóa đất từ những 

năm 60 cho đến những năm 70 trung bình là 

9 năm, và tới năm 2002 chỉ còn khoảng 3 

năm (số liệu không công bố).  

Nghiên cứu thực hiện ở Lào đã chỉ ra 

rằng việc bỏ hóa đất ngắn ngày dẫn tới đất bị 

bạc màu (Roder và cộng sự 1995) và sản 

lượng cũng giảm (Saito và cộng sự 2006). 

Thêm vào đó, tiền công lao động cũng giảm 

đáng kể trong nửa thế kỷ qua vì người nông 

dân cho rằng làm cỏ tốn nhiều lao động và 

số lần làm cỏ cũng tăng lên: 2 lần trong 

những năm 60 và 70, tăng lên tới 4 lần trong 

năm 2002 (số liệu không công bố). Dựa trên 

cơ sở điều tra một số bản ở miền Bắc nước  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lào, Roder (2001) cho rằng làm cỏ  chiếm 

50% tổng số công lao động trong sản xuất 

lúa nương và tiêu tốn 150 công/ ha/năm. 

Phát triển diện tích lúa ruộng 

Diện tích bình quân trồng lúa ruộng 

tăng một chút từ năm 1962 cho đến năm 

1998 trong những bản được nghiên cứu; tuy 

vậy, từ năm 1998 đến 2002, tổng diện tích 

tăng trung bình từ 3,5 ha/bản tới hơn 12 

ha/bản (Hình 2). Trong khi tỉ lệ tăng trưởng 

không đồng đều trong các bản, diện tích 

trồng lúa ở tất cả các bản đều tăng sau năm 

1992, phản ánh các xu hướng chung tại các 

vùng khác ở miền Bắc nước Lào 

(Thongmanivong và Fujita 2006) và của cả 

miền Bắc nước Lào nói chung. Năm 1991, 

tổng diện tích trồng lúa ở miền Bắc là 47.000 

ha; năm 2002 đã tăng lên gần 81.000 ha –  

tăng khoảng 70% (MAF 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kỳ sau đăng tiếp - số 4/2007) 
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Hình 2: Diện tích trồng lúa từ năm 1962 - 2002 ở 9 bản điều tra 

(Nguồn: Điều tra cấp bản) 
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